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thực trạng cung cấp dịch vụ và chăm sóc sức khỏe 
sinh sản tại 7 tỉnh do UNFPA tài trợ năm 2005 là 7,7% 
[10]. Tỷ lệ nam giới không biết bất kỳ dấu hiệu nguy 
hiểm nào đối với phụ nữ sau sinh trong nghiên cứu này 
là 6,7%, thấp hơn so với tỷ lệ 47,0% theo báo cáo ban 
đầu tại 7 tỉnh do UNFPA tài trợ năm 2005 [10] và thấp 
hơn tỷ lệ 35,8% phụ nữ không biết được bất kỳ một dấu 
hiệu nguy hiểm nào đối với phụ nữ sau sinh theo báo 
cáo điều tra cơ bản Chương trình giảm tử vong mẹ và 
tử vong trẻ sơ sinh [2]. Cũng theo kết quả nghiên cứu 
này cho thấy dấu hiệu nguy hiểm được nhiều nam giới 
biết đến nhiều nhất là chảy máu kéo dài và tăng lên 
(85,2%); phù hợp với kết quả của một số nghiên cứu 
tại Việt Nam [2], [10]. Dấu hiệu chảy máu kéo dài và 
tăng lên sau đẻ là một tai biến quan trọng sau khi sinh. 
Chảy máu nhiều, kéo dài sau sinh ở sản phụ có thể 
dẫn đến shock do giảm khối lượng tuần hoàn và có thể 
gây ra tử vong sớm ở phụ nữ sau sinh nếu không được 
chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời. Do vậy việc phát hiện 
sớm dấu hiệu này là rất quan trọng trong theo dõi sản 
phụ sau khi đẻ. Tỷ lệ nam giới biết dấu hiệu này là 
nguy hiểm theo nghiên cứu này chiếm tỷ lệ cao, cho 
thấy kiến thức của nam giới là tốt. Có được kết quả này 
là do hiệu quả của truyền thông giáo dục sức khỏe đã 
được triển khai. Phần lớn nam giới đều biết đưa phụ nữ 
sau sinh đến cơ sở y tế nhà nước khi gặp dấu hiệu 
nguy hiểm (87,1%). Bộ Y tế khuyến cáo để tăng cường 
dự phòng và cấp cứu 5 tai biến sản khoa thì cần tăng 
cường chăm sóc sau đẻ bằng cách theo dõi chặt chẽ 
và chăm sóc sản phụ chu đáo trong 6 giờ đầu nhằm 
phát hiện sớm những bất thường của mẹ và bé và có 
cán bộ y tế theo dõi chăm sóc sản phụ sau đẻ 2-3 
ngày. 

KẾT LUẬN  
Kiến thức của nam giới có vợ 15-49 tuổi có con nhỏ 

dưới 2 tuổi về các dấu hiệu nguy hiểm đối với phụ nữ 
trong quá trình mang thai, chuyển dạ và sau khi sinh 
chưa tốt (tỷ lệ nam giới biết từ 3 dấu hiệu nguy hiểm trở 
lên đối với phụ nữ theo thứ tự là 22,3%, 33,8% và 
22,4%). Tuy nhiên, kết quả này đã được cải thiện rất 
nhiều so với một số nghiên cứu trước đó. 

Phần lớn nam giới đều đưa vợ mình đến cơ sở y tế 
để sinh con (94,7%) và khi người phụ nữ gặp dấu hiệu 

nguy hiểm khi mang thai (90,5%) và sau khi sinh 
(87,1%). 

97,6% nam giới biết phụ nữ mang thai cần khám 
thai 3 lần trở lên. Tuy nhiên, tỷ lệ nam giới biết số mũi 
tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ mang thai chưa cao 
(51,4% biết cần tiêm phòng 2 mũi uốn ván). 
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NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU TÌNH TRẠNG TIÊU XƯƠNG Ổ RĂNG QUANH IMPLANT 
SAU PHỤC HÌNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM CAO TUỔI 

 

Phạm Như Hải, Vũ Anh Dũng 
Tóm tắt 
Cấy ghép răng đặc biệt là ở người cao tuổi chưa 

được đánh gi̧  kỹ càng, chưa có một nghiên cứu nào 
đưa ra đáp ứng của tổ chức quanh răng đặc biệt là 
xương ổ răng của người cao tuổi sau cấy ghép răng. 
Việc đánh giá tình trạng sức khỏe của xương, tổ chức 
quanh răng của người cao tuổi sau khi được cấy 
Implant nha khoa đặc biệt là đưa ra được độ tuổi giới 
hạn sẽ giúp các bác sĩ thực hành có hướng chỉ định 
điều trị. 

summary 
Dental implant for elderly peoples isn't carefully 

valuated. There is not any research shows the 
response of periodontal tissue especially alveolar bone 
of elderly patient with dental implant. Evaluation of 
periodontal health and alveolar bone of elderly people 
after dental implant placement especially limited age 
for dental implant will help to give dental implant 
indication from clinical dentist. 
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Đặt vấn đề 
Mất răng là một biến cố quan trọng về sức khỏe, 

gây biến đổi tại chỗ và toàn thân. Theo điều tra sức 
khỏe răng miệng toàn quốc năm 1999-2000 của Viện 
Răng Hàm Mặt Hà Nội, chỉ số mất răng ở người trên 45 
tuổi là 6,64 răng và số người được làm răng giả chiếm 
chưa đầy 2%.  

Implant nha khoa được phát triển mạnh tại Việt 
Nam trong 10 năm lại đây và cho thấy hiệu quả cao 
trong việc thay thế răng mất, đã có nhiều nghiên cứu 
về implant tại Việt Nam, tuy nhiên đa phần các nghiên 
cứu tập trung vào việc thực hiện kỹ thuật cấy ghép cho 
các loại Implant nha khoa khác nhau mà chưa có 
nghiên cứu nào đi sâu vào đánh giá tình trạng Implant 
nha khoa sau phục hình cũng như các yếu tố nguy cơ 
liên quan đến tuổi thọ của Implant nha khoa đặc biệt là 
trên người cao tuổi.  

Người cao tuổi có tình trạng tâm sinh lý và sức khỏe 
khác với người trẻ và đáp ứng với các tình trạng bệnh lý 
cũng sẽ khác. ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu về cấy 
ghép Implant tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào chỉ ra 
mức độ giới hạn của độ tuổi cấy ghép Implant nha 
khoa. Nhằm mục đích nghiên cứu độ tuổi giới hạn cho 
cấy Implant nha khoa chúng tôi thực hiện nghiên cứu 
với mục tiêu:  

Thực hiện cấy ghép Implant cho nhóm bệnh nhân 
cao tuổi và tuổi già. 

Theo dõi tình trạng tiêu xương ổ răng trên phim 
Xquang của nhóm nghiên cứu. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân. 
- Bệnh nhân mất răng có chỉ định cấy Implant: 

chiều cao xương đủ > 10mm, chiều rộng xương đủ 
>6mm, chiều rộng khoảng mất răng đủ rộng > 6mm 

- Tình trạng toàn thân cho phép cấy Implant.  
- Bệnh nhân đồng ý cấy Implant nha khoa. 
- Các xét nghiệm toàn thân và tại chỗ cho phép cấy 

ghép Implant nha khoa. 
- Độ tuổi ≥ 60 
2. Phương pháp nghiên cứu 
Dụng cụ cấy ghép: 
Mô tơ cấy Implant  
Bộ dụng cụ cấy ghép 
Implant nha khoa dạng thuôn, kết nối trong của 

hãng Neobiotech. 
Các bước tiến hành: 
Thì phẫu thuật: 
Gây tê tại chỗ bằng Lydocain 2% 
Lật vạt 
Khoan lỗ đặt Implant  
Khâu vùi Implant   
Thì phục hình sau 6 tháng: 
Bộc lộ Implant  
Lắp Abutment  
Lấy dấu và lắp Implant  
Đánh giá theo tiêu chí: 
Các thành phần của Implant không di chuyển trên 

lâm sàng 
Không thấy vùng thấu quanh xung quanh Implant 

trên xquang 

Sau khi cho Implant chịu lực thì mức độ tiêu mào 
xương ổ răng < 0.2mm/ năm 

Không có những triệu chứng của tổn thương không 
hoàn nguyên như đau, nhiễm trùng, đau thần kinh, dị 
cảm hay tổn thương ống răng dưới. 

Kết quả và bàn luận 
Tuổi:  

Nam Nữ Tổng số Lứa tuổi 
SL TL% SL TL% SL TL% 

60-74 (cao tuổi) 5 33,3% 6 40% 11 73,3% 
74 (người già) 3 20,0% 1 6,7% 4 26,7% 
Tổng số bệnh nhân cao tuổi và người già được cấy 

ghép là 15 bệnh nhân, độ tuổi trung bình là 66 ± 3.6, 
độ tuổi thấp nhất là 60 cao nhất là 80. 

Giới: 
 Số lượng Tỷ lệ 

Nam 8 53,3% 
Nữ 7 46,7% 

Tổng số 15 100% 
Nam có 8 bệnh nhân chiếm 53,3%, nữ 7 bệnh nhân 

chiếm 46,7% 
Kích thước Implant:  

Kích thước 3.5x10mm 4x10mm 4x11.5mm 5x10mm 
Số lượng 4 22 7 9 

Tỷ lệ 9,52% 52,38% 16,67% 21,43% 
Tổng số implant: 42 Implant, trong đó 4x10mm 

chiếm tỷ lệ cao nhất 52%, thấp nhất là Implant kích 
thước 3.5x10mm chiếm 9,5%. 

Đánh gi  ̧kết quả: 
Thành công trước khi lắp phục hình: 

 Thành công Thất bại 
Số lượng 41 1 

Tỷ lệ 97,7% 2,3% 
Có 1 Implant lung lay sau khi lắp Abutment nên 

phải tháo ra. Còn lại 41 implant vẫn chắc sau khi lắp 
phục hình. 

Đánh giá vùng thấu quang trên phim Xquang sau 
khi lắp phục hình: 

 Không có vùng thấu quang Có vùng thấu quang 
Số lượng 39 3 

Tỷ lệ 92,85% 7,25% 
Có 3 implant có vùng thấu quang quanh implant, 

tuy nhiên chỉ có 1 cái là có vùng thấu quang xung 
quanh hoàn toàn còn 2 cái thì vùng thấu quang ít. 

Vị trí đỉnh mào xương ổ răng sau khi lắp phục hình: 

 Ngang mức 
Implant 

Trên vòng ren thứ 
nhất 2 mm 

Đến vòng ren 
thứ nhất 

Số lượng 21 21 0 
Tỷ lệ 50,% 50% 0 
Sau khi lắp phục hình thì không có tiêu xương ổ 

răng, xương ổ răng vẫn giữ nguyên vị trí như sau trước 
khi lắp. 

Vị trí đỉnh mào xương ổ răng sau khi lắp phục hình 
1 năm: 

 Trên vòng ren 
thứ 1 2mm 

Đến vòng ren 
thứ 1 

Đến vòng ren 
thứ 2 

Số lượng 8 20 14 
Tỷ lệ 19.05% 47.62% 33.33% 
Sau 1 năm có tình trạng tiêu xương ổ răng rõ rệt, đa 

số đến vòng ren thứ nhất và thứ 2 chiếm >80% 
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Vị trí đỉnh mào xương ổ răng sau khi lắp phục hình 
2 năm: 

 Đến vòng 
ren thứ 1 

Đến vòng ren 
thứ 2 

Qu  ̧vßng ren 
thứ 2 

Số lượng 4 32 6 
Tỷ lệ 9,52% 76,19% 14,29% 

Sau 2 năm lắp phục hình thì mức độ tiêu xương ổ 
răng chậm lại, chủ yếu dừng ở vòng ren thứ 2, chiếm 
76%. Có cá biệt 6 Implant tiêu nhiều hơn đến quá vòng 
ren thứ 2. 

Bàn luận 
Tiêu mào xương trong những năm đầu tiên sau khi 

lắp Implant là do sang chấn quá mức của tổ chức 
xương ổ tiếp giáp với Implant. Có nhiều yếu tố giúp 
giảm bớt sang chấn như là lực nhai, cánh tay đòn bẩy, 
sai lệch chức năng ảnh hưởng lên sự tiêu xương ban 
đầu sau khi lắp Abutment.  

Nhiều nghiên cứu cho thấy mức độ tiêu xương ổ 
răng xung quanh Implant trong những năm đầu tiên 
sau khi lắp Abutment là vào khoảng 0-0.2mm. Adell 
nghiên cứu thấy mức độ tiêu mào xương ổ răng trung 
bình của các Implant tốt là vào khoảng 0.1mm/năm 
sau năm đầu tiên. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng thấy điều 
tương tự, tức là tiêu xương ổ răng tiến triển mạnh trong 
năm đầu tiên, từ ngang mức thân Implant thì xương ổ 
răng bị tụt xuống ngang mức ren thứ nhất chiếm tỷ lệ 
lớn đến >80%. 

Độ cao của mào xương ổ răng là một trong các tiêu 
chí giúp đánh giá sức khỏe của Implant. Sang chấn do 
phẫu thuật sẽ làm tiêu một ít chiều cao xương ổ răng, 

một số trường hợp cá biệt có thể tiêu rất nhiều. Bác sĩ 
phải đánh giá lại chiều cao xương ổ răng trước khi lắp 
phục hình, vì tiêu mào xương ổ răng là một trong 
những yếu tố chỉ định ap dụng các biệp pháp điều trị 
dự phòng đầu tiên. Trong nghiên cứu của chúng tôi 
nhận thấy tiêu xương tiến triển không giống nhau giữa 
các vị trí, điều này có thể liên quan đến nhiều yếu tố 
nguy cơ khác nhau như là đậm độ xương ở từng vị trí, 
quá tải cắn ở trên một số răng, thói quen ăn nhai của 
mỗi bệnh nhân... 

Kết luận 
Qua nghiên cứu tình trạng tiêu xương ổ răng xung 

quanh Implant trên bệnh nhân cao tuổi chúng tôi nhận 
thấy: 

Có thể cấy Implant thành công trên bệnh nhân cao 
tuổi (tỷ lệ thành công 97,7%) 

Lứa tuổi cao nhất trong nghiên cứu của chúng tôi là 
80 tuổi vẫn cho kết quả tốt. 

Tiêu xương ổ răng quanh Implant xảy ra nhanh 
trong năm đầu, đến gần vòng ren đầu tiên. 

Tiêu xương ổ răng của năm thứ 2 thì chậm hơn rất 
nhiều, khoảng gần 1/2 bước ren/ năm. 
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THỰC TRẠNG QUẢN Lý CHẤT THẢI RẮN Y TẾ VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH  

CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH, NĂM 2011 
 

Hoàng Thị Thúy, Phan Văn Tường 
Tóm tắt 
Kết quả nghiên cứu về thực trạng quản lý chất thải 

rắn y tế và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế 
bệnh viện đa khoa Đông Anh năm 2011 cho thấy: hầu 
hết các dụng cụ thu gom chất thải của bệnh viện còn 
thiếu, chưa đồng bộ và chưa đạt đủ theo các tiêu 
chuẩn của Bộ Y tế quy định. Các chất thải được phân 
loại ngay tại nguồn phát sinh, chủ yếu thành hai nhóm 
là chất thải lây nhiễm và chất thải thông thường. Công 
tác thu gom, vận chuyển chất thải được đảm bảo về 
tần suất và thời gian quy định, tuy nhiên cách thức tiến 
hành còn chưa đúng, tỷ lệ thu gom lẫn các chất thải 
còn cao (33,9%), vận chuyển chất thải bằng tay là chủ 
yếu. Thời gian lưu giữ chất thải ở nơi tập trung dài (trên 
48 giờ) trong khi điều kiện bảo quản chưa bảo đảm 
đúng quy định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nhân 
viên y tế đạt kiến thức chung về quản lý chất thải tương 
đối cao (86,8%), tuy nhiên kiến thức của nhân viên y tế 
về các nhóm chất thải, các chất thải lây nhiễm còn rất 
thấp (27,2% và 54,4%). Tỷ lệ nhân viên y tế đạt thực 
hành phân loại chất thải là 82,4%, thu gom là 52,6%, 
vận chuyển là 52,6% và lưu giữ chất thải là 100%. Có 
mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thâm niên công 

tác với kiến thức về chất thải lây nhiễm: những người 
có thâm niên công tác lâu (từ 10 năm trở lên) có kiến 
thức về các chất thải lây nhiễm kém hơn những người ở 
nhóm thâm niên công tác dưới 10 năm; Kiến thức và 
thực hành phân loại chất thải có mối quan hệ với nhau 
(những người có kiến thức tốt hơn thì thực hành tốt 
hơn); Thiếu kinh phí được coi là một yếu tố chính ảnh 
hưởng đến các hoạt động phân loại, thu gom và vận 
chuyển chất thải.  

SUMMARY 
This study was carry out in Dong Anh District 

Hospital; the results are: Shortage of for waste 
management Equipment. Concerning capacity and 
timely for waste collection are not properly with the 
required procedures (33,9%); Knowledge of staff 
reached 86,8%; Practice on waste clarification is 
82,4%; waste collection practice is 52,6%. There are 
significant relationship between knowledge of waste 
management with working year of (staff have been 
working more than 10 years have better knowledge).  

Proposal are raised: Equipped with tools, 
equipment and facilities meet the standards prescribed 
by the Ministry of Health to serve the sorting, 


